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Kế hoạch dạy học trên 6 buổi/ tuần

Năm học 2012- 2013

Những căn cứ:


- Căn cứ công văn hướng dẫn số 220/PGDĐT-THTĐ ngày 29/8/2012 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Thành.


- Căn cứ thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012  của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm, Quyết định số 2122/2007QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh Hải Dương về dạy thêm học thêm. 


Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường THCS Kim Anh.

Căn cứ vào nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trường THCS Kim Anh.

Căn cứ vào điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhà trường.
Ban giám hiệu trường THCS Kim Anh xây dựng kế hoạch dạy học trên 6 buổi năm học 2012 - 2013 như sau:

Mục đích yêu cầu:

Ôn tập củng cố kiến thức rèn kỹ năng cơ bản cho học sinh lớp 9 ở hai môn Ngữ văn, Toán giúp các em có kiến thức vững vàng dự thi vào THPT.

Ôn tập  củng cố kiến thức kỹ năng cơ bản cho học sinh  các khối lớp 6,7,8 có nhu cầu ôn tập kiến thức  ở các môn Ngữ văn, Toán nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.

Tăng thời gian dạy học cho một số nội dung khó, trọng tâm chương trình, rèn kỹ năng làm bài và khả năng tư duy, ý thức tự học, tự ôn tập có hướng dẫn của giáo viên.

Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu nâng cao chất lượng giáo dục toàn  diện trong nhà trường.

 Nội dung kế hoạch:            
Phần một: Kế HOẠCH CHUNG
1. Số lớp, số môn học:

1.1. Số lượng học sinh phụ đạo học sinh yếu các khối theo từng môn (Có danh sách kèm theo) 


	Khối
	Số lớp 
	Số HS phụ đạo môn Văn
	Số HS phụ đạo mônToán
	Ghi chú

	6
	1
	7
	7
	

	7
	1
	7
	7
	

	8
	1
	7
	7
	

	9
	1
	7
	7
	

	Cộng
	4
	28
	28
	



1.2. Số lượng học sinh bồi dưỡng học sinh giỏi các môn lớp 8, lớp 9(Có danh sách kèm theo) 

	Khối
	Số lớp 
	Số HS BD môn Văn
	Số HS BD môn Toán 
	Số HS BD môn Tiếng Anh
	Các môn còn lại

	8
	3
	3
	4
	4
	

	9
	10
	3
	4
	3
	28

	Cộng
	13
	6
	8
	7
	28



1.3.Số lượng học sinh ôn tập văn, toán các khối theo từng môn (Có danh sách kèm theo) 

	Khối
	Số lớp 
	Số HS ôn tập môn Văn
	Số HS ôn tập môn 
Toán 
	Ghi chú

	6
	2
	67
	67
	

	7
	3
	80
	89
	

	8
	3
	74
	74
	

	9
	3
	68
	68
	

	Cộng
	11
	289
	298
	


2. Địa điểm dạy, số phòng học từng buổi:
- Địa điểm: Các phòng học bộ môn, phòng học thường.

- Số phòng học từng buổi: 2 phòng/ buổi

3. Thời gian, số buổi dạy, môn học:
3.1. Phụ đạo học sinh yếu:

- Thời gian: Từ tuần 2 đến hết tuần 36: Tổng số 35 tuần
- Số buổi dạy, môn dạy: 1 buổi văn,1 buổi toán/tuần, 3 tiết/ buổi
3.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
* Lớp 9: 
- Thời gian: Từ tuần 3 đến hết tuần 21. 

- Số buổi dạy, môn dạy: 

+ Các môn Ngữ văn, Toán lớp 9: Từ tuần 3 đến hết tuần 13. Tổng số: 12 tuần

+ Các môn: Sinh, Lý, Hóa, Sử, Địa,Tiếng Anh, Máy tính lớp 9, Điền kinh: Từ tuần 3 đến hết tuần 21. Tổng số: 20 tuần

+ Mỗi môn dạy 2 buổi/tuần, 3 tiết/ buổi

* Lớp 8: 

- Thời gian: Từ tuần 7 đến hết tuần 26. Tổng số: 19 tuần

- Số buổi dạy, môn dạy: 

+ Môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh lớp 8: 1 buổi/môn/tuần, 3 tiết/ buổi

3.3. Ôn tập, củng cố, dãn nội dung khó... lớp 6,7,8,9: 


* Đợt I:

- Lớp 6,7,8,9: 

+ Bắt đầu học từ tuần 3 đến hết tuần 18(16 tuần)


+ Số buổi : 1,5 văn, 1,5 toán/ tuần- Tổng số buổi: 24 buổi văn, 24 buổi toán

* Đợt II:

- Lớp 6,7,8: 

+ Bắt đầu học từ tuần 20 đến hết tuần 35(16 tuần)


+ Số buổi : 1,5 văn, 1,5 toán/ tuần- Tổng số buổi:  24 buổi văn, 24 buổi toán
- Lớp 9: 

+ Bắt đầu học từ tuần 20 đến hết tuần 35(16 tuần)


+ Số buổi : 2 văn, 2 toán/ tuần- Tổng số buổi:  32 buổi văn, 32 buổi toán
* Số tiết: 3 tiết/ buổi


4. Phân công giáo viên dạy:

4.1. Phụ đạo học sinh yếu:

	STT
	Môn học
	Khối
	Số buổi học/ tuần
	Sè tiÕt/tuÇn
	Họ và tên giáo viên dạy ôn tập
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	6
	1
	3
	Chu Minh Huyền
	

	2
	Toán
	6
	1
	3
	Hà Thị Mai Phương
	

	3
	Ngữ văn
	7
	1
	3
	Chu Minh Huyền
	

	4
	Toán
	7
	1
	3
	Hà Thị Mai Phương
	

	5
	Ngữ văn
	8
	1
	3
	Vũ Thị Ngà
	

	6
	Toán
	8
	1
	3
	Nguyễn Thị Sao
	

	7
	Ngữ văn
	9
	1
	3
	Vũ Thị Ngà
	

	8
	Toán
	9
	1
	3
	Đoàn Thị Huê
	


4.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
	STT
	Môn học
	Khối
	Số buổi học/ tuần
	Sè tiÕt/tuÇn
	Họ và tên giáo viên dạy bồi dưỡng
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	8
	1
	3
	Dương Thị Xoa
	

	2
	Toán
	8
	1
	3
	Nguyễn Thị Sao
	

	3
	Tiếng Anh
	8
	1
	3
	Dương Thị Thơm
	

	4
	Ngữ văn
	9
	2
	6
	Trần Thúy Điệp
	

	5
	Toán
	9
	2
	6
	Đoàn Thị Huê
	

	6
	Tiếng Anh
	9
	2
	6
	Nguyễn Văn Quý
	

	7
	Hóa học 
	9
	2
	6
	Trần Thị Hương
	

	8
	Sinh học
	9
	2
	6
	Nguyễn Thị Lan
	

	9
	Địa lý
	9
	2
	6
	Tô Thị Thảo
	

	10
	Lịch sử
	9
	2
	6
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	

	11
	Vật lý
	9
	2
	6
	Đỗ Thị Hương Giang
	

	12
	Máy tính
	9
	2
	6
	Nguyễn Thị Thanh
	

	13
	Điền kinh
	9
	2
	6
	Đỗ Thị Thanh Ngân
	


4.3. Ôn tập, củng cố, dãn nội dung khó... lớp 6,7,8,9:
* Phân công giáo viên:
	STT
	Môn học
	Khối
	Số buổi học/ tuần
	Sè tiÕt/tuÇn
	Họ và tên giáo viên dạy ôn tập
	Ghi chú

	1
	Ngữ văn
	6A
	3
	5
	Trần Thúy Điệp
	

	2
	Toán
	6A
	
	5
	Đoàn Thị Huê
	

	3
	Ngữ Văn
	6B
	3
	5
	Dương Thị Xoa
	

	4
	Toán
	6B
	
	5
	Đoàn Thị Huê
	

	5
	Ngữ văn
	7A
	3
	5
	Vũ Thị Ngà 
	

	6
	Toán
	7A
	
	5
	Nguyễn Thị Thanh
	

	7
	Ngữ văn
	7B
	3
	5
	Chu Minh Huyền
	

	8
	Toán 
	7B
	
	5
	Nguyễn Thị Thanh
	

	9
	Ngữ văn
	7C
	3
	5
	Trần Thị Huyền
	

	10
	Toán 
	7C
	
	5
	Hà Mai Phương
	

	11
	Ngữ Văn
	8A
	3
	5
	Dương Thị Xoa
	

	12
	Toán
	8A
	
	5
	Nguyễn Thị Sao
	

	13
	Ngữ Văn
	8B
	3
	5
	Vũ Thị Ngà
	

	14
	Toán
	8B
	
	5
	Đỗ Thị Hương Giang
	

	15
	Ngữ Văn
	8C
	3
	5
	Trần Thị Huyền
	

	16
	Toán
	8C
	
	5
	Nguyễn Thị Sao
	

	17
	Ngữ Văn
	9A
	3
	5
	Trần Thúy Điệp
	

	18
	Toán
	9A
	
	5
	Đoàn Thị Huê
	

	19
	Ngữ văn
	9B
	3
	5
	Nguyễn Văn Khải
	

	20
	Toán
	9B
	
	5
	Nguyễn Thị Sao
	

	21
	Ngữ văn
	9C
	3
	5
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	

	22
	Toán
	9C
	
	5
	Nguyễn Thị Thanh
	

	Cộng
	33 buổi
	120 tiết
	
	


( Có phân công chuyên môn năm học 2012-2013 kèm theo).
* Định mức dạy của giáo viên:


- Học kỳ I: Lớp 6,7,8, 9 học 16 tuần:


	TT
	Họ và tên
	Số tiết định mức được phân công
	Số tiết dạy ôn tập
(Số tiết/tuần X  số tuần)
	Số tiết bù sang định mức 

(Số tiết dạy trên 6 buổi - số tiết dạy bù định mức)
	Số tiết được thanh toán

	1
	Trần Thuý Điệp
	19 tiết
	10 x 16 = 160
	0
	160

	2
	Nguyễn Thị Thanh
	19 tiết
	15 x 16 = 240
	0
	240

	3
	Vũ Thị Ngà
	18 tiết
	10 x 16 = 160
	160-16 = 144
	144

	4
	Hà Thị Mai Phương
	19 tiết
	5 x16 = 80
	0
	80

	5
	Dương Thị Xoa
	18 tiết
	10 x 16 = 160
	 160-16 = 144
	144

	6
	Nguyễn Thị Sao
	18 tiết
	15 x 16 = 240
	240 -16 = 224
	244

	7
	Trần Thị Huyền
	18 tiết
	10 x 16 = 160
	160-16 = 144
	144

	8
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	19 tiết
	5 x 16 = 80
	0
	80

	9
	Đoàn Thị Huê
	18 tiết
	15 x 16 = 240
	240 -16 = 224
	244

	10
	Đỗ Thị Hương Giang
	18 tiết 
	5 x 16 = 80
	80 -16 = 64
	64

	11
	Chu Minh Huyền 
	19 tiết
	5 x 16 = 80
	0
	80

	12
	Nguyễn Văn Khải
	5 tiết
	5 x 16 = 80
	0
	80

	Cộng
	208
	1760
	944
	1704 = 568 buổi


* Lịch dạy: Có thời khóa biểu kèm theo

5. Dự kiến thu- chi:


Dự kiến thu làm 4 đợt, mỗi học kỳ thu 2 đợt.


* Học kỳ I: 
Phần thu:
Định mức thu: 568 buổi được thanh toán x 7.000đ/buổi=3.976.000đồng: 586 buổi thực dạy= 6.800đồng/ buổi
Dự kiến thu : 298 HS  x 3 buæi/tuÇn x 6.800đ/buæi x 16 tuần x 80% = 77.813.000 ®
Tổng thu kỳ I: 77. 813.000 đồng

Phần chi:

· Chi 80%cho GV trực tiếp dạy



= 62.251.000 đồng
· Chi 15% cho công tác quản lý, tổ chức lớp học
= 11.671.000 đồng
· Chi 5% trả tiền điện, nước, hao mòn tài sản

= 3.891.000 đồng
Phần Hai : Các biện pháp thực hiện

I. Công tác quản lý và các biện pháp nâng cao chất lượng
           1.  Công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra :

-  BGH xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học trên 6 buổi.
- Có kế hoạch cụ thể thường xuyên chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học  để đánh giá chất lượng, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.Công tác kiểm tra, quản lý chỉ đạo cụ thể như sau:   
1.1 Kiểm tra nền nếp dạy: 

- Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc lên lớp của giáo viên và học sinh (Buổi sáng vào học từ 7h, tan học vào 10h, buổi chiều vào học từ 2h, tan học vào 4h45phút)
1.2 Kiểm tra giáo án  : 

           + Kiểm tra qua việc thông qua giáo án hàng tháng .

           + Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường .


+ Kiểm tra đột xuất

1.3. Kiểm tra chất lượng dạy học: Khảo sát mỗi học kỳ 2 lần, dự kiến vào các tháng : tháng 10, tháng 1, tháng 3, tháng 5.            
2. Các biện pháp nâng cao chất lượng

2.1. Xây dựng đội ngũ giáo viên: tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, luôn tự học tập, bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề đáp ứng tôt nhiệm vụ dạy và học.
2.2. Xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh: Tổ chuyên môn có nội dung hoạt động phong phú thiết thực, thực hiện tốt chuyên đề, ngoại khóa, dự giờ. Tổ chuyên môn là nơi giáo viên bàn bạc tháo gỡ khó khăn đề xuất các biện pháp cụ thể, trao đổi kinh nghiệm rút ra bài học thiết thực cho từng giáo viên trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học trên 6 buổi.

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hội thảo nâng cao chất lượng dạy học trên 6 buổi đặc biệt là bàn các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh THPT.
2.3. Xây dựng CSVC, tài liệu tham khảo

- Đảm bảo đủ phòng học, đủ bàn ghế

- Mua tài liệu tham khảo, đủ cho giáo viên bồi dưỡng và cho học sinh mượn tham khảo

2.4. Đối với giáo viên dạy trên 6 buổi:
- Có kế hoạch dạy trên 6 buổi
- Có phân phối chương trình dạy cả năm: Xây dựng từ đầu tháng 9, có phần bổ sung trong quá trình dạy cả năm, chương trình được xây dựng thống nhất trong nhóm bộ môn.

- Soạn: Giáo án phải chất lượng, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, tập trung cho việc ôn tập kiến thức, rèn kỹ năng cơ bản, dành thời gian cho các nội dung dài và khó trong chương trình chính khóa. Lượng kiến thức trong buổi dạy phải phong phú, đa dạng các loại hình bài tập..... Tập trung phụ đạo giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, bồi dưỡng HSG nâng cao chất lượng mũi nhọn.
- Giảng: 

+ Nhiệt tình, cặn kẽ, chi tiết.
+ Rèn luyện kỹ năng trình bày, kỹ năng làm bài

+ Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh

- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự học, làm bài ở nhà, có kiểm tra đánh giá

- Tăng cường kiểm tra nắm bắt khả năng từng học sinh từ đó có biện pháp giúp đỡ


II. Chỉ tiêu: 

- Về học lực: Giỏi 13%; Khá 52%; TB 30 %; Yếu 5%

- Về chất lượng tuyển sinh vào THPT: Xếp thứ  8/21 trường trong huyện, từ 130-> 140/ 272 trường THCS trong tỉnh. 
-  Về chất lượng học sinh giỏi:

  Học sinh giỏi tỉnh, huyện: Xếp thứ 3/21 trường, trong đó có 1-> 2 học sinh giỏi tỉnh.



	
	Kim Anh, ngày 19 tháng 9năm 2012
Hiệu trưởng
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